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Tóm tắt: Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Minh thái tổ Chu Nguyên Chương 
được xem là vị Hoàng đế có chính sách chống tham ô quyết liệt nhất. Mới đăng cơ thông 
nhất thiên hạ, Chu Nguyên Chương đã phải đối mặt với vấn nạn tham ô vốn đã trở nên 
thịnh hành từ cuối thời Nguyên. Vì vậy, suốt 30 tại vị (1368 - 1398), Thái tổ Chu Nguyên 
Chương đã thi hành nhiều biện pháp khác nhau nhằm thanh trừng bọn quan tham ô, từ 
việc khuyên răn, cảnh tỉnh; tăng cường giám sát đến thẳng tay trừng trị…Chính sách 
chống tham ô của Chu Nguyên Chương khá nhất quán từ những quy định trong “luật”, 
“cáo” đến việc thi hành nghiêm minh trong thực tế, trên một bình diện rộng khắp với 
quy mô lớn. Bên cạnh việc đạt được một số hiệu quả nhất định, chính sách ấy cũng tạo ra 
những mặt tiêu cực ngoài ý muốn, trái với những gì mà sinh thời, vị Hoàng đế khai quốc 
thời Minh từng mong muốn và kì vọng. 

 

rong lịch sử các đế vương 

Trung Hoa, Chu Nguyên 

Chương được xem là vị 

Hoàng đế có chính sách chống tham « 

quyết liệt nhất. Do xuất thân hàn vi 

(từng làm đầy tớ chăn bò, làm hòa 

thượng đi khất thực bốn phương, làm 

anh lính mã biền buổi đầu tham gia khởi 

nghĩa nông dân chống Nguyên), Minh 

thái tổ Chu Nguyên Chương thấm thía 

và hiểu hơn ai hết sự cùng khổ của nhân 

dân cũng như sự thối nát của bọn quan 

tham ô lại. Vì thế, suốt 30 năm tại vị 

(1368 – 1398), Hoàng đế Chu Nguyên 

Chương luôn lao tâm khổ tứ thực hiện 

chính sách phòng chống tệ nạn tham « 

đối với đội ngũ quan lại các cấp. Vậy, 

chính sách này được thi hành trong bối 

cảnh ra sao, với những biện pháp nào và 

đem lại hệ quả gì cho cục diện chính trị 

thời Minh? 

T 
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1. Bối cảnh quan trường đầu thời 
Minh 

Khi mới lên ngôi, Minh thái tổ Chu 

Nguyên Chương đã phải đối mặt với bộn 

bề những vấn đề liên quan đến việc chấn 

chỉnh kỷ cương triều chính, phục hồi 

kinh tế sản xuất, tái thiết hệ thống hành 

chính và bộ máy quan lại các cấp. Một 

trong những vấn đề nhức nhối từ thời 

Nguyên để lại là vấn nạn tham « đã trở 

nên thịnh hành khắp chốn quan trường.  

Cuối thời Nguyên, mua quan bán tước 

đã trở thành hiện tượng công khai, chức 

quyền cao thấp đều có giá cả nhất định: 

Minh thái tổ thực lục viết: “Những kẻ là 

tiến sĩ thì đa phần hối lộ để có được chức 

quyền, cầu mua được danh tước. Dưới 

các châu huyện bọn bạc thư tiểu lại, nếu 

không dùng tiền của hối lộ thì cũng dùng 

mưu mô để được thăng tiến…”[1] 

Vấn nạn trên khiến cho sự hủ bại 

trong bộ máy quan lại đầu thời Minh có 

phần ngày càng gia tăng. ở trung ương, 

quan viên các bộ đa phần đều lợi dụng 

chức quyền để vơ vét, nhận hối lộ. Bộ Lại 

nắm quyền quản lý nhân sự thì tự ý “hạ 

định các chức danh”[2] để ăn tiền cấp 

dưới; tiến cử người bậy, lừa dối Hoàng đế 

để tự thân vơ vét được những gì có lợi 

nhất. Bộ Lễ lãnh trách nhiệm cùng với 

ngôn quan giữ gìn lễ giáo kỷ cương triều 

chính thì lại tìm mọi cách để “cấu kết với 

nội thị, ăn trộm tài vật”[3]. Bộ Binh 

quản việc quân chính nhưng lại nhận 

hối lộ rồi miễn binh dịch cho dân đinh, 

cấu kết với binh lính đào ngũ “nhận tài 

vật mua chuộc, không thi hành lệnh 

bắt”[4]. Bộ Hình quản việc tư pháp hình 

ngục nhưng lại ăn tiền của phạm nhân, 

chỉ cần nhận tiền là có thể “dung túng 

cho tù nhân tự tại”[5]. Bộ Công quản 

việc tu tạo xây dựng, luôn tìm cách gây 

khó dễ cho công thợ, bắt họ phải nộp tiền 

hối lộ mới thả cho về dù đã hoàn thành 

công dịch. Bộ Hộ quản việc dân đinh, tài 

chính nhưng luôn tìm trăm phương 

nghìn kế để tham ô, vơ vét của công. Chỉ 

tính riêng trường hợp Thị lang Bộ Hộ 

Quách Hoàn ăn cắp công khố thì số tiền 

quy ra lương thực cũng đã lên đến 2 

nghìn 4 trăm vạn gánh thóc [6].  

ở các địa phương, bọn quan lại từ cấp 
châu huyện đến lí, giáp cũng ra sức vơ 
vét, sách nhiễu tiền bạc của nhân dân để 
vừa nuôi béo mình, vừa dùng để hối lộ, 
nịnh nọt thượng cấp. Trong việc thu 
thuế, chúng khéo léo lập danh mục, bày 
ra các loại thuế mới để thu riêng cho 
mình như thuế lương khẩu, thuế giám 
định kho lương, thuế bồ sọt, tiền thuế 
cuối kênh mương,… Đối với thuế lương 
thực, ngay cả ở những vùng được triều 
đình miễn thuế vì là đất phát tích của 
nhà vua (hưng vương chi địa), bọn quan 
lại vẫn tận thu của dân rồi cùng thông 
đồng lừa đảo, tiến hành tự phân chia với 
nhau mà không nộp một hạt thóc nào 
vào công khố [7]. Ngay cả việc trưng thu 
lương thực đúng quy định thì ở tất cả các 
khâu từ thu gom, kê định số lượng, bảo 
quản đến vận chuyển lương thực đều bị 
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bọn quan lại phụ trách tìm cách bớt xén 
bỏ túi. Việc thuế khóa đã vậy, việc tư 
pháp xét án cũng trở nên thật giả, thiện 
ác lẫn lộn khi các quan phủ châu, huyện 
nhận tiền mà cố ý xử sai. Khi đã nhận 
hối lộ, bọn quan sai không bắt đúng thủ 
phạm giải lên quan mà thường cố tình 
bắt giữ oan những người cùng danh tính. 
Vì tham tiền mà mê muội lương tâm, 
bọn chúng “chỉ biết lợi cho riêng mình, 
không biết đến người dân lương thiện bị 
hại mà không thể khiếu nại”[8]. 

Từ cấp phủ đến các nha môn châu, 
huyện, việc các quan phụ mẫu dùng 
nhiều thủ đoạn để sách nhiễu lương dân 
đã trở nên rất phổ biến. Điều đó cũng vẽ 
đường cho bọn lại viên, mục lại ngang 
nhiên làm loạn, cậy thế quan mà ức hiếp 
dân lành. Nhìn chung, cục diện quan 
trường với đầy rẫy những thói tệ của bọn 
quan tham ô lại như vậy đã đặt ra cho vị 
Hoàng đế khai quốc thời Minh yêu cầu 
bức bách: phải thực hiện nghiêm khắc 
chính sách “trọng điển trị lại”, chấn 
chỉnh và diệt trừ nạn tham ô, cường 
quyền của quan lại các cấp. Trước yêu 
cầu bức bách này của lịch sử, Chu 
Nguyên Chương đã có những biện pháp 
cụ thể ra sao ? 

2. Một số biện pháp chống tham « 
của Chu Nguyên Chương 

2.1. Tận tình khuyên bảo, cảnh 
tỉnh trăm quan 

Sau khi đăng cơ thống nhất thiên hạ, 
Thái tổ Chu Nguyên Chương đã nhiều 
lần nhắc nhở trăm quan: “Thiên hạ mới 

định, tài lực của nhân dân còn nhiều 
khó khăn, cũng giống như con chim mới 
biết bay, cái cây mới được trồng, nhất 
quyết không được nhổ lông chim, lay 
động rễ. Chỉ có những quan lại thanh 
liêm mới có thể nghiêm khắc tự răn mình, 
biết yêu thương và bảo vệ muôn dân. 
Những kẻ tham lại thì thế nào cũng tìm 
cách làm béo cho mình, các ngươi phải 
biết dè chừng điều đó”[9]. Với mong 
muốn đội ngũ quan lại sẽ tránh được 
những thảm họa thân bại gia vong nếu 
phạm tội tham tang, Chu Nguyên 
Chương đã phân tích cặn kẽ lợi hại của 
vấn đề để họ thấy rằng tốt nhất là sống 
yên phận với số bổng lộc triều đình ban 
cho, chớ tham lam mà nhận tiền của 
tham ô vì nếu sự việc bị phát giác “…số 
tiền đó dù sao cũng chẳng còn trong 
mình mà lại nằm trong tay người khác. 
Lúc đó, các ngươi muốn dùng tiền cũng 
có còn giữ được trong tay đâu? Các ngươi 
đều trở nên thân bại gia vong rồi, tiền 
của tham ô cũng trở thành của người 
khác rồi, vậy thì những khoản tiền 
không trong sạch đó còn có tác dụng gì 
nữa”[10]. 

Minh thái tổ cũng đem những việc hại 
dân lợi tư của một bộ phận không nhỏ 
quan lại cáo dụ với trăm quan. Trong 
phần mở đầu của “Đại cáo”, Chu Nguyên 
Chương quán triệt sẽ: “Đem các việc hại 
dân để nói rõ với thiên hạ các tư. Những 
kẻ dám không phục vụ việc công để tư lợi, 
tham ô tiền của bên ngoài, ngược đãi tệ 
hại dân của ta thì ngọn nguồn sự việc sẽ 
phải điều tra đến cùng”[11]. Từ việc tổng 
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kết bài học trị thế của các triều đại, đặc 
biệt là dưới triều Nguyên, Chu Nguyên 
Chương nhận thấy việc dung túng, 
nương nhẹ đối với quan lại chính là một 
trong những căn nguyên của nội loạn. 
Hoàng đế đã đem nguyên nhân diệt vong 
của triều Nguyên giảng giải kỹ cho văn 
võ bá quan được rõ, đồng thời quán triệt 
tinh thần của người đứng đầu triều đình 
trong việc trị quốc: “Ta trị loạn thế, hình 
pháp không thể không nghiêm”. Mặc dù 
Chu Nguyên Chương đã hết lời cảnh 
tỉnh như vậy nhưng hiện tượng tham «, 
nhũng nhiễu trong đội ngũ quan lại vẫn 
không hề giảm đi. Bọn quan tham ô lại 
coi những lời răn dạy của Hoàng đế như 
nước đổ lá khoai. Khuyên răn chưa đủ, 
Chu Nguyên Chương không thể không 
dùng đến luật pháp để nghiêm trị.  

2.2. Chế định luật lệ, nghiêm trị 
không tha 

Để thực hiện chính sách “trọng điển 

trị lại” nói chung và chính sách chống 

quan tham ô lại nói riêng, Chu Nguyên 

Chương rất coi trọng việc chế định pháp 

luật. Nhà vua trực tiếp chỉ đạo việc biên 

soạn bộ pháp điển riêng của triều đại. 

Đến năm Hồng Vũ thứ 30 (1397), bộ 

“Đại Minh luật” chính thức được hoàn 

thiện. Hầu hết các phần về lại luật, hộ 

luật, binh luật, hình luật trong “Đại 

Minh luật” đều có các điều khoản liên 

quan đến chế tài xử phạt các hành vi 

tham ô, nhận hối lộ. Riêng phần hình 

luật đã dành riêng một mục quy định xử 

phạt tội nhận hối lộ với tổng số 11 điều, 

trong đó có các điều khoản như: “Quan 

lại nhận tiền của”, “Nhận tiền của sau 

khi xong việc”, “Có việc đem của thỉnh 

cầu”, “Phong hiến quan lại phạm tội ăn 

hối lộ”, “Tự ý thu lấy tài vật của công 

hầu”, “Quan lại hứa nhận tài vật”… 

Chẳng hạn, điều khoản “Quan lại nhận 

tiền của” đã ghi rõ mức xử phạt đối với 

hành vi nhận hối lộ của quan lại như 

sau: “… Phàm quan lại nhận tiền của thì 

tính theo tang vật mà xử tội… Người có 

lộc [chỉ những người có lương mỗi tháng 

từ 1 thạch trở lên– TG chú] cố ý làm trái 

pháp luật để nhận tiền hối lộ của các chủ 

thì tính tổng số tiền đã nhận mà luận 

tội… : 1 quan trở xuống, phạt 70 trượng; 

1 quan trở lên đến 5 quan, phạt 80 

trượng…; 80 quan xử giảo… Người 

không có lộc [chỉ những người có lương 

tháng không được đến 1 thạch - TG chú] 

nếu cố ý làm trái pháp luật nhận đến 

100 quan 20 tiền quý thì xử giảo…”[12]. 

Với việc dành riêng một phần trong hình 

luật nói về xử phạt tội “Nhận hối lộ” và 

mức độ xử phạt đối với hành vi tham « 

có phần nghiêm khắc hơn thể hiện trong 

nội dung các điều luật, rõ ràng “Đại 

Minh luật” có sự gia cường hơn về chế 

tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

của quan lại so với pháp luật thời Đường, 

Tống.  

Đồng thời với việc xây dựng và hoàn 

thiện “Đại Minh luật”, Chu Nguyên 

Chương còn đích thân biên soạn một bộ 

pháp điển đặc biệt: “Đại cáo”. Từ năm 

Hồng Vũ thứ 18 (1385) đến năm Hồng 
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Vũ thứ 20 (1387), Chu Nguyên Chương 

liên tiếp cho ban hành bốn phần của 

“Đại cáo”, tổng cộng 236 điều [13]. Trong 

số 236 điều của “Đại cáo” có đến 80% số 

điều mục nói đến quan lại phạm tội [14] 

tập trung chủ yếu vào các vụ trọng án 

xét xử tội danh tham ô của các quan. 

“Minh đại cáo” được xem là sự thể hiện 

rõ ràng hơn quyết tâm của Chu Nguyên 

Chương trong việc trừng trị bọn quan 

tham ô lại vì các tiêu chuẩn và mức độ 

áp dụng hình phạt đối với tội tham ô đều 

có phần nặng hơn, tàn khốc hơn so với 

“Đại Minh luật”. 

Theo “Đại Minh luật”, việc xử phạt 

hành vi nhận hối lộ có sự phân biệt làm 

trái và không cố ý trái pháp luật, chẳng 

hạn nếu quan lại tuy đã nhận tiền của 

nhưng khi xử án không cố ý làm trái pháp 

luật thì tội chưa đến mức phải tử hình. 

Nhưng trong “Đại cáo”, các án xử đều nói 

rõ: quan lại nhận tài vật cho dù không cố 

ý làm trái cũng xử lăng trì hoặc chém bêu 

đầu [15]. Bên cạnh hình thức xử chém bêu 

đầu, xử lăng trì, giết cả họ, Chu Nguyên 

Chương còn cho áp dụng những cực hình 

khác để trừng trị tội tham ô như chặt tay, 

gọt ngón tay, bẻ chân, chặt chân, moi ruột, 

lột da dồn cỏ khô… 

Thực hiện chủ trương chống tham « 

thống nhất từ lời nói đến hành động, 

Chu Nguyên Chương không dừng lại ở 

việc chỉ răn đe suông bằng “cáo”, “luật” 

mà thẳng tay trừng trị các hành vi tham 

« của quan lại không một chút khoan 

nhượng. 

Nếu một viên quan tham ô từ 60 

lượng bạc trở lên thì sẽ bị chém bêu đầu 

thị chúng, sau đó lột da dồn cỏ khô tạo 

thành một hình ném dựng ở trước công 

đường để cảnh cáo những người kế 

nhiệm. Đầu thời Minh, phía trước các 

nha môn đều được xây một ngôi miếu, 

vừa dùng để thờ thổ địa, vừa dùng để lột 

da người, gọi là miếu lột da. Với tinh 

thần nghiêm minh, không khoan nhượng 

trước hành vi tham tang của bất kỳ ai, 

Minh thái tổ đã trực tiếp chỉ đạo xử 

hàng trăm vụ án lớn về tham ô gây chấn 

động cả nước. Tiêu biểu như: “Vụ án 

Khống Chỉ”, “Vụ án Hồ Duy Dung”, “Vụ 

án Quách Hoàn”. Chỉ tính riêng vụ án 

Quách Hoàn (xảy ra vào năm Hồng Vũ 

thứ 18 – năm 1385), số quan lại liên đới 

đến việc nhận hối lộ, tham ô lương thực 

bị xử tử đã lên đến con số hàng vạn 

người [16]. Chưa bàn đến việc xét xử có 

hoàn toàn đúng người đúng tội hay 

không, hiệu quả mang lại ra sao nhưng 

những dẫn chứng như vậy phần nào cho 

thấy việc thi hành chính sách chống 

quan tham ô lại của Chu Nguyên 

Chương rất nghiêm minh, nhất quán từ 

những quy định trong “luật”, “cáo” đến 

việc thi hành trên thực tế. 

2.3. Đẩy mạnh thanh tra, tăng 
cường giám sát 

Song song với việc ban hành và thực 

thi nghiêm túc luật lệnh về phòng chống 

tham ô, Hoàng đế Chu Nguyên Chương 

còn tăng cường chế độ thanh tra, giám 
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sát đối với quan lại các cấp qua nhiều 

kênh thông tin, dựa vào nhiều lực lượng 

khác nhau. 

Thứ nhất, dùng “ngôn quan” để giám 

sát quan lại. 

Thời kỳ nào cũng vậy, “ngôn quan” 

(chức quan “giữ lời nói” – tấu và hặc) đều 

có chức trách quan trọng trong việc giám 

sát quan lại, chấn chỉnh kỷ cương triều 

chính. ở cấp trung ương, hệ thống ngôn 

quan đầu thời Minh do Đô sát viện Ngự 

sử và Lục khoa Cấp sự trung hợp thành. 

Buổi đầu mới lên ngôi, Hoàng đế Chu 

Nguyên Chương cũng chế đặt Ngự sử đài 

phỏng theo các thời kỳ trước. Đến năm 

Hồng Vũ thứ 15 (1382), Chu Nguyên 

Chương bắt đầu tiến hành cải cách cơ 

cấu giám sát ở trung ương, Hoàng đế xóa 

bỏ cơ quan Ngự sử đài thời Nguyên, cải 

tổ thành Đô sát viện. Đứng đầu Đô sát 

viện có các chức Tả hữu Đô ngự sử, dưới 

đó là Tả hữu Phó Đô ngự sử và Tả hữu 

Thiêm đô ngự sử. ở Đô sát viện cũng 

thiết lập Giám sát Ngự sử để phân về 

giám sát các đạo (mỗi đạo tương đương 

với 1 tỉnh). Đến năm Hồng Vũ thứ 17 

(1384), Đô sát viện Đô ngự sử được gia 

tăng quyền lực, có phẩm trật tương 

đương với Lục bộ Thượng thư, tạo thành 

bộ phận trọng thần của triều đình, được 

gọi là “thất khanh”. Chức trách của Đô 

sát viện Đô ngự sử được Hoàng đế quy 

định rõ ràng: “chuyên việc sửa chữa, uốn 

nắn lỗi lầm của trăm quan; phân rõ hàm 

oan, giám sát đôn đốc các đạo, làm tai 

mắt của thiên tử để giữ gìn tác phong kỷ 

cương triều chính. Phàm đại thần gian 

tà, tiểu nhân kết đảng, những kẻ loạn 

chính tác oai, tác phúc đều phải hặc. 

Phàm bách quan làm những việc dơ bẩn 

bỉ ổi, mạo tham tiền của hay những kẻ 

phá hoại kỉ cương quan triều đều phải 

hặc…”[17].  

Bên cạnh Đô sát viện, Thái tổ Chu 

Nguyên Chương còn thiết lập Lục khoa 

Cấp sự trung để giám sát hoạt động của 

quan lại sáu bộ. Lục khoa gồm Lại, Hộ, 

Lễ, Binh, Công, Hình; đứng đầu mỗi 

khoa là Đô Cấp sự trung, giúp việc có Tả, 

hữu Cấp sự trung. Một trong những 

chức trách của Đô Cấp sự trung cũng là 

“lấy việc đàn hặc làm phận sự”. Đối với 

“sự được mất của triều đình, bách quan 

là hiền thần hay gian nịnh, các khoa 

[được quyền – TG chú] độc lập dâng sớ 

truyền đạt hoặc phối hợp cùng các cơ 

quan khác bẩm tấu”[18]. Nếu Đô sát 

viện có chức năng giám sát các việc làm, 

hành vi  của quan lại ở cả trung ương và 

địa phương thì Lục khoa chủ yếu giám 

sát các thành tích, khuyết điểm của 

quan lại ở trung ương Lục bộ. Với việc 

thành lập Lục khoa Cấp sự trung, có thể 

xem chính sách của Chu Nguyên Chương 

là nhất cử lưỡng tiện. Vì qua đó, Lục khoa 

vừa có tác dụng giúp Hoàng đế kiểm tra, 

khống chế Lục bộ, vừa để phối hợp với các 

quan Ngự sử đàn hặc quan lại, ngược lại 

cũng hạn chế được quyền giám sát độc 

tôn của Đô sát viện ở triều đình.  

Ngoài ra, Minh thái tổ còn thiết lập 

chế độ Ngự sử tuần án ở các địa phương. 
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Các quan Ngự sử tuần án sẽ thay mặt 

Hoàng đế đi tuần thú khắp nơi. Phàm 

các việc liên quan đến chính trị, hình án, 

trị an, nông nghiệp, phong tục, những ẩn 

tình của dân chúng…đều có chức trách 

thanh tra, kiểm soát. Minh sử viết: 

“Tuần án sẽ thay thiên tử đi tuần thú, 

kiểm soát các quan lại từ phiên thuộc đại 

thần đến cấp phủ, châu, huyện để 

chuyên cử hặc lỗi lầm [của quan lại - TG 

chú], việc lớn thì tấu lên Hoàng đế để xét 

định, việc nhỏ thì lập tức quyết định”[19]. 

Dựa vào mạng lưới thanh tra, giám sát 

quan lại rộng khắp như vậy, Thái tổ Chu 

Nguyên Chương hi vọng sẽ phần nào 

kiểm soát được tình trạng quan lại tham 

«, nhũng nhiễu trong cả nước để kịp thời 

xử lý.  

Thứ hai, dựa vào dân để phát hiện 

quan tham. 

Không chỉ dựa vào mạng lưới ngôn 

quan, đặc vụ làm tai mắt cho Hoàng đế 

trong việc giám sát quan lại, Chu 
Nguyên Chương còn dựa vào nhân dân 

để phát hiện và trừng trị bọn quan tham. 

Hoàng đế giao cho người dân quyền 

giám sát, tố cáo trực tiếp và lấy đó làm 
cơ sở quan trọng để thưởng phạt quan lại 

các cấp. Trong “Đại cáo”, Chu Nguyên 

Chương đã dành nhiều điều nói rõ việc 

cho phép dân chúng được cáo giác với 
triều đình tội trạng của bọn quan lại sâu 

mọt. Với các hành vi như tự ý thu mua 

đồ vật của dân chúng để kiếm lời, thu 
thuế dịch không công bằng để bỏ túi 

riêng, ăn hối lộ mà dung túng cho binh 

lính bỏ trốn…, người dân đều có thể trực 
tiếp đem tội trạng của bọn quan lại đi tố 

cáo để lĩnh thưởng. “Đại cáo” quy định: 

“Quan lại từ Bố chính tư đến phủ, châu, 
huyện, nếu có kẻ dám không theo hiệu 

lệnh của triều đình, tự lập các danh mục 

thứ hạng để ăn tiền hại dân thì cho phép 

các bậc lão túc, những người biết tình 
cảnh đó ở khắp trong ngoài hương thôn 

hay thành thị có thể cùng đứng tên đến 

kinh đô để gửi tấu trạng”[20]. Nếu quan 

viên nào dám có hành động ngăn cản 
người dân tố cáo quan tham nhằm dung 

túng, bao che lẫn nhau thì sẽ bị xử tội 

nặng. Điều thứ 46 trong “Đại cáo” viết: 
“Phàm người dân ở các Bố chính tư, phủ, 

châu, huyện đi đến kinh đô để diện tấu 

sự việc… khi đi đến cửa ải phải lập tức 

cho đi qua, chớ có ngăn cản”[21]. Nhược 
bằng đã biết chuyện người ta đi cáo giác 

mà: “chánh quan, thủ lĩnh quan cho tới 

toàn bộ những người có liên quan dám có 

sự ngăn cản thì xử chu di gia tộc”[22]. Có 
thể nói, việc dựa vào dân làm lực lượng 

đông đảo để giám sát quan lại các cấp là 

một biện pháp độc đáo trong chính sách 

chống tham ô của Hoàng đế Chu Nguyên 
Chương. 

3. Hệ quả từ chính sách chống tham « 
của Chu Nguyên Chương 

3.1. Tác động tích cực 

Chính sách chống quan tham ô lại 
của Minh thái tổ được tiến hành khá 

triệt để, toàn diện, rộng khắp với nhiều 

biện pháp khác nhau và trên thực tế 

đã thu được những kết quả nhất định.  
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Bằng sự mạnh mẽ, quyết liệt trong tư 

tưởng “trọng điển trị lại” của mình, các 

biện pháp chống tham ô của Chu 

Nguyên Chương ít nhiều khiến cho bọn 

quan tham sâu mọt phải dè chừng, kiêng 

sợ. Việc thẳng tay thanh trừng những 

phần tử là gian thần, quan tham hại 

nước đã giúp triều đình trung ương đầu 

thời Minh phần nào chấn chỉnh được 

trật tự kỉ cương trong đội ngũ quan lại 

các cấp. Với cố gắng từng bước hoàn 

thiện hệ thống luật, lệnh về trừng trị tội 

tham ô và thi hành cơ chế thanh tra, 

giám sát chặt chẽ dựa trên nguyên tắc 

“lấy chức nhỏ giám sát chức lớn”, “lấy 

trật thấp khống chế tước cao”, “nội ngoại 

cùng duy trì giám sát lẫn nhau”, Thái tổ 

Chu Nguyên Chương đã khiến cho nhất 

cử nhất động của bá quan văn võ đều 

nằm trong tay Hoàng đế. Về lâu dài, 

chính sách trên góp phần quan trọng vào 

việc tăng cường thể chế quân chủ trung 

ương tập quyền, gia cố sự nền móng cai 

trị của hoàng tộc họ Chu. Không thể phủ 

nhận rằng, các biện pháp chống quan 

tham ô lại của Chu Nguyên Chương 

đã cải thiện được tình trạng tham ô mục 

ruỗng ở chốn quan trường cuối thời 

Nguyên, mặt khác lại tạo cơ sở quan 

trọng cho việc ổn định cục diện triều 

chính về sau. Điều này được Minh sử xác 

nhận như sau: “Thái tổ trừ bỏ tệ dung 

túng, buông lỏng đối với quan lại cuối 

thời Nguyên từng khiến cho dân sinh 

điêu đứng; chú trọng việc ngăn chặn 

quan tham, ô lại; sắp đặt điển chương 

nghiêm túc; nhất thời giữ nghiêm lệnh, 

bảo đảm cái uy của pháp luật; tạo ra sự 

liêm khiết yêu dân, dùng ý chỉ của 

Hoàng đế để cai trị quan lại đã tạo ra sự 

biến đổi to lớn rực rỡ vậy. Sau đến thời 

Nhân Tông chỉ việc nghỉ ngơi vỗ về nhân 

dân an lạc. Tình hình cai trị lắng trong 

được hơn một trăm năm”[23].  

Đặc biệt, biện pháp dựa vào dân cho 

phép đông đảo quần chúng nhân dân tố 

cáo quan lại tham ô có tác dụng khá tích 

cực. Trên thực tế, trong vòng 1 năm sau 

khi ban hành “Đại cáo” đã có đến vài 

chục vụ người dân ở các hương thôn bắt 

trói bọn quan lại tham ô giải về kinh 

thành lĩnh thưởng. Hiện tượng đó đối với 

triều chính buổi đầu thời Minh đem lại 

hiệu quả không nhỏ. Cho đến ngày nay, 

chính sách này vẫn có ý nghĩa lịch sử to 

lớn trong chiến lược toàn dân phòng 

chống tham nhũng của mỗi quốc gia. 

3.2. Hạn chế và hậu quả 

Một là, để trừng trị bọn quan tham « 

lại, Chu Nguyên Chương đã giết quá 

nhiều người, trong đó có không ít quan 

lại bị oan ức.  

Với tư tưởng quyết liệt “thà giết nhầm 

một nghìn người còn hơn bỏ qua một 

người”, chính sách thanh trừng quan 

tham của Chu Nguyên Chương có phần 

khá tàn bạo. Nhiều vụ án liên quan đến 

tham ô do Hoàng đế trực tiếp chỉ đạo xét 

xử nhưng lại chỉ dựa trên sự nghi ngờ 

chủ quan hay những lời sàm tấu thiếu 

chứng cứ thực tế nên đã khiến cho rất 
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nhiều quan lại phải chịu án oan. Trong 

số hơn 7 – 8 vạn người bị giết qua hai vụ 

án lớn là “Vụ án Khống Chỉ” và “Vụ án 

Quách Hoàn”, số quan lại bị quy kết xử 

tử oan theo cách quy tội liên đới trách 

nhiệm chiếm không ít. Chẳng hạn, Tri 

phủ Tề Ninh Phương Khắc Cần là vị 

quan thanh liêm có tiếng, một bộ vải áo 

mặc đến mười năm vẫn không thay mới. 

Thế mà chỉ vì bị quy cho là dính dáng 

đến “Vụ án Khống Chỉ” mà bị giết không 

thương tiếc. Thượng thư bộ Hộ Đằng 

Đức Mậu bị người ta sàm tấu là tham «, 

Chu Nguyên Chương không cần điều tra 

lập tức cho xử tử, sau đó còn ra lệnh mổ 

bụng để xem trong bụng của viên quan 

tham này có gì, tiếc rằng trong dạ dày 

của vị đại thanh quan này chỉ có rau và 

lương thảo [24]. Việc xử oan sai nhiều vị 

quan thanh liêm, giết hại nhiều người vô 

tội thực sự là một điều đáng tiếc trong 

thời kì trị vì của Minh thái tổ. Đây cũng 

là cơ sở để nhiều nhà sử học đánh giá 

Chu Nguyên Chương là một trong những 

bạo chúa bậc nhất của Trung Hoa.  

Hai là, các biện pháp trừng trị quan 

tham của Chu Nguyên Chương đã dẫn 

đến sự khủng hoảng, thiếu hụt trong 

hàng ngũ quan lại của triều đình. 

 Phần vì trên thực tế số quan tham 

quá nhiều, phần vì chính sách giết hại 

thẳng tay của Chu Nguyên Chương, số 

quan lại làm việc hành chính trong các 

công đường bị thiếu hụt nhiều. Trong 

vòng từ năm 1368 đến năm 1386, số 

quan lại ở một số tỉnh như Lưỡng Triết, 

Giang Tây, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến 

không một người nào làm hết nhiệm kỳ. 

Mặt khác, những biện pháp quá mạnh 

tay của Hoàng đế cũng khiến cho bá 

quan văn võ luôn có cảm giác bất an. 

Tương truyền bấy giờ các quan ở trong 

kinh mỗi buổi sáng trước khi nhập triều 

đều nói lời ly biệt với vợ con, đến tối nếu 

bình an trở về nhà đều mở tiệc ăn mừng 

vì đã sống qua được một ngày. Tâm lí lo 

sợ này theo đuổi họ ngay cả đến khi 

đã nghỉ hưu. Điều này đưa đến sự xuất 

hiện tình trạng “kẻ sĩ không muốn làm 

quan”, nhiều bậc hiền tài trở nên bị mất 

phương hướng, cự tuyệt gia nhập chốn 

quan trường [25].  

Ba là, chính sách chống quan tham « 

lại của Chu Nguyên Chương trên thực tế 

không phát huy được hiệu quả lâu dài.  

Trong mỗi biện pháp nhằm phòng 

chống tệ nạn tham ô, Chu Nguyên 

Chương đều dồn hết quyết tâm, sức lực 

và có phần hi vọng trong đó. Tuy nhiên, 

kết quả đạt được không hoàn toàn như 

mong muốn của vị Hoàng đế khai quốc 

triều Minh. Mặc dù Chu Nguyên 

Chương đã khuyên bảo hết lời nhưng 

phường quan tham ô lại vẫn nổi lên như 

ong, bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh của 

Hoàng đế. Chu Nguyên Chương đã sử 

dụng hệ thống đặc vụ, ngôn quan làm 

nhiệm vụ thanh tra, giám sát quan lại ở 

khắp nơi nhưng dường như cả một mạng 

lưới “tai mắt của thiên tử” rộng lớn như 

vậy cũng không đủ để ngăn cản, phát 

hiện và xử lý hết bè lũ quan tham sâu 
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mọt trong xã hội. Ngay cả một bộ phận 

quan lại giữ quyền thanh tra, giám sát 

cũng tự mình làm mất đi sự tin tưởng, 

phó thác của Hoàng đế khi nhận nhiệm 

vụ điều tra nhưng “dân khốn khổ không 

hỏi đến, chủ yếu là tham nhận hối lộ tư 

lợi”[26], nghiễm nhiên trở thành những 

phần tử hủ bại mới. Chu Nguyên 

Chương thẳng tay chém giết tất cả 

những quan lại sâu mọt hại dân hại 

nước, dùng những hình phạt tàn khốc 

nhất để hi vọng “giết một người răn trăm 

người” nhưng kết cục số quan tham vẫn 

không giảm bớt, đúng như lời Thượng 

thư Diệp Bá Cự đã nói trong Minh sử: 

“Một số năm trở lại đây, xử tử chu di 

[bọn quan tham ô lại – TG chú] có thể 

gọi là không ít rồi, thế mà những kẻ 

phạm tội vẫn theo vết xe đổ cũ”[27]. Thực 

tế lịch sử cho thấy, hiện tượng tham « 

trong chốn quan trường giữa và cuối thời 

Minh không những không giảm đi mà 

còn có xu hướng tăng lên. Điều đó nằm 

ngoài những gì mà khi tại vị, Minh thái 

tổ Chu Nguyên Chương từng đặt kì vọng 

vào chính sách của mình. 
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